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CÁC VẤN ĐỀ 
CẦN CHÚ Ý ĐỐI VỚI 

THAI KÌ ÑA THAI

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Khánh Linh
Bệnh viện Mỹ Đức

GIỚI THIỆU

Đa thai có nhiều nguy cơ hơn trong thai kì so với 

đơn thai, gồm: bất thường bẩm sinh thai nhi, tăng tỉ 

lệ thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán trước sinh, 

mẹ bị tăng huyết áp, đái tháo đường thai kì, sinh 

non, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, hội chứng 

truyền máu song thai, tăng bệnh suất, tử vong sơ 

sinh và các biến chứng khác. Chăm sóc một thai kì 

đa thai vì vậy cần được chú ý đặc biệt hơn so với 

một thai kì đơn thai.

CÁC BIẾN CHỨNG THAI KÌ 
CỦA ĐA THAI

Bất thường bẩm sinh và chẩn đoán trước sinh

Bất thường bẩm sinh ở thai kì song thai nhiều gấp 2 

lần và tam thai thì nhiều gấp 4 lần so với đơn thai. 

Tỉ lệ bất thường bẩm sinh ở song thai xấp xỉ khoảng 

4% so với đơn thai là 2%. Song thai một bánh nhau 

có tần suất bất thường bẩm sinh gấp 2 lần so với 

song thai hai bánh nhau (lần lượt là 6% và 3%).

Về mặt toán học, số lượng thai càng nhiều, khả năng 

có một thai bị bất thường nhiễm sắc thể sẽ càng cao. 

Chẳng hạn, trong trường hợp song thai khác trứng, 

nguy cơ có 1 trong 2 thai bị trisomy theo tuổi mẹ sẽ 

gấp đôi so với đơn thai ở mẹ cùng tuổi. Vì vậy, nguy 

cơ hội chứng Down xảy ra cho 1 trong 2 thai ở một 

phụ nữ 33 tuổi mang song thai sẽ tương đương với 

nguy cơ của một phụ nữ 35 tuổi mang đơn thai.

Tầm soát lệch bội qua xét nghiệm huyết thanh thì 

không nhạy trong trường hợp song thai, với tỉ lệ 

dương tính giả tăng. Trong một nghiên cứu tiến cứu 

(Garchet và cs., 2008) lấy huyết thanh mẹ vào tam 

cá nguyệt II của thai kì, tỉ lệ phát hiện trung bình 

đối với trisomy 21 là 63% trong song thai (71% khi 

cả hai thai đều bất thường và 60% nếu chỉ một thai 

bất thường), với tỉ lệ dương tính giả là 10,8%.

Siêu âm độ mờ da gáy vào 3 tháng đầu, khi có bất 
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thường thì sinh thiết gai nhau kết hợp giảm thai có thể 

được lựa chọn ở một số thai phụ. Ở những thai phụ 

mang song thai, tầm soát vào 3 tháng đầu kết hợp 

tuổi mẹ, độ mờ da gáy và chỉ số huyết thanh xác định 

khoảng 75-85% các trường hợp bị hội chứng Down và 

66,7% trường hợp bị trisomy 18, với tỉ lệ dương tính 

giả là 5% (Sebire và cs., 1996; Chasen và cs., 2007). 

Số liệu vẫn còn hạn chế đối với tam thai, nhưng một 

số nghiên cứu cho thấy việc đo độ mờ da gáy là khả 

thi, tầm soát bằng tuổi mẹ và độ mờ da gáy đã được 

xác thực về khả năng phát hiện hội chứng Down 

và trisomy 18. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu trên 

song thai một bánh nhau, trị số độ mờ da gáy trên 

bách phân vị 95 có giá trị tiên đoán dương là 38% đối 

với nguy cơ xuất hiện hội chứng truyền máu song thai 

nặng. Do đó, tầm soát bất thường nhiễm sắc thể trong 

trường hợp song thai một bánh nhau trở nên phức tạp 

và khó tiên đoán hơn.

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn dựa trên sự đa 

hình đơn nucleotide (NIPT – noninvasive pretanal 

testing) dường như có thể xác định được thể tam 

bội, song thai bị bỏ sót hoặc sự biến mất của một 

thai (vanishing twin pregnancies). Tuy nhiên, sự 

chính xác của NIPT trong tầm soát lệch bội trong 

trường hợp đa thai thì còn nhiều hạn chế và chưa 

được ACOG khuyến cáo.

Chọc dò ối và sinh thiết gai nhau có thể được thực 

hiện ở những thai phụ mang đa thai muốn có chẩn 

đoán xác định về bất thường di truyền của thai. Tỉ lệ 

sẩy thai của cả hai thủ thuật là tương đương (1-1,8%) 

và hơi cao hơn so với đơn thai.

Xét nghiệm chẩn đoán xâm lấn trong trường hợp đa 

thai có thể gặp khó khăn hơn về mặt kĩ thuật do 

vị trí của các thai, khả năng lây nhiễm chéo giữa 

các mẫu và khó khăn trong việc xác định biểu đồ 

di truyền của mỗi thai. Nguy cơ lấy mẫu sai vào 

khoảng 1% đối với sinh thiết gai nhau, thấp hơn 

trong trường hợp chọc dò ối vào 3 tháng giữa.

Khi chẩn đoán xác định có lệch bội, cần tư vấn các 

phương pháp xử trí trong trường hợp chỉ có 1 thai 

bất thường. Các lựa chọn này bao gồm: chấm dứt 

thai kì đối với cả hai thai, giảm thai bất thường hoặc 

tiếp tục duy trì thai kì.

Tăng huyết áp thai kì

Đa thai có nguy cơ cao gây tăng huyết áp thai kì và tiền 

sản giật so với thai kì đơn thai. Tần suất tiền sản giật 

trong song thai cao gấp 2,6 lần so với đơn thai và thường 

cũng xuất hiện sớm hơn. Đa thai cũng làm tăng nguy cơ 

bị các biến chứng liên quan đến tiền sản giật như: sinh 

non, nhau bong non và hội chứng HELLP. Các khuyến 

cáo hiện tại để xử trí tiền sản giật trong điều trị đa thai 

thì không khác biệt so với điều trị đơn thai.

Đái tháo đường thai kì

Tần suất đái tháo đường thai kì tăng dần theo số 

thai. Khoảng 22-39% các thai phụ mang tam thai và 

3-6% thai phụ mang song thai bị đái tháo đường thai 

kì. Mỗi một thai làm tăng nguy cơ đái tháo đường 

thai kì lên khoảng 1,8 lần.

Sinh non

Hầu hết các trường hợp đa thai sẽ sinh non trước 37 

tuần thai kì. Phụ nữ mang đa thai có nguy cơ sinh 

non gấp 6 lần và nguy cơ sinh trước 32 tuần thì tăng 

đến 13 lần so với đơn thai.

Trẻ sinh non bị tăng nguy cơ biến chứng sau sinh do 

các cơ quan chưa hoàn thiện, gồm: hội chứng suy 

hô hấp, viêm ruột hoại tử, xuất huyết não thất, khả 

năng bú kém, bệnh võng mạc và hạ thân nhiệt. Các 

nguy cơ này giảm khi tuổi thai lúc sinh tăng.

Bệnh suất và tử suất của các thai kì đa thai 

(ACOG, 2014) (Bảng 1)

Thai chậm tăng trưởng trong tử cung

Thai chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) và 
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bất tương xứng cân nặng giữa hai thai góp phần 

làm tăng dự hậu xấu cho đa thai. IUGR được định 

nghĩa là khi cân nặng thai nhi dưới bách phân 

vị thứ 10 đối với thai kì đơn thai. Bất tương xứng 

cân nặng giữa hai thai là khi thai nhỏ hơn nặng 

ít hơn 80% cân nặng của thai lớn hơn. Chậm tăng 

trưởng trong đa thai thường là thứ phát do tuần 

hoàn tử cung - nhau kém, nhưng cũng có thể thứ 

phát do bất thường cấu trúc thai, bất thường dây 

rốn, siêu âm sai, nhiễm trùng hoặc bất thường 

gen. Khoảng 14-25% song thai và 50-60% tam 

thai trở lên bị chậm tăng trưởng (Mauldin và 

Newman, 1998).

Do tỉ lệ sinh non tăng kèm với thai chậm tăng 

trưởng trong tử cung, cân nặng trẻ khi sinh thấp 

(< 2.500g) cũng thường gặp trong đa thai. Khoảng 

58% song thai và 95% tam thai có cân nặng khi 

sinh thấp (Martin và cs., 2012).

Hội chứng truyền máu song thai

Hội chứng truyền máu song thai xảy ra khoảng 10-

15% các thai kì song thai một nhau hai ối. Hội chứng 

này xảy ra do sự thông nối mạch máu trong nhau. 

Hội chứng này dẫn đến sự gia tăng lượng máu đến 

một thai (thai nhận) và giảm lượng máu đến thai 

còn lại (thai cho). Hội chứng này thường được chẩn 

đoán qua siêu âm vào tam cá nguyệt thứ hai, khi 

có sự thiểu ối ở thai cho và đa ối ở thai nhận. Sự 

xuất hiện của hội chứng truyền máu song thai làm 

tăng bệnh suất và tử suất cho cả hai thai. Các liệu 

pháp điều trị được sử dụng là giảm ối nhiều đợt và 

làm tắc các mạch máu thông nối bằng laser. Phương 

pháp giảm ối nhiều đợt dường như ít hiệu quả hơn 

so với laser liệu pháp.

Các biến chứng thai kì khác

Đa thai bị tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng 

thai kì khác như: hội chứng gan nhiễm mỡ cấp trong 

thai kì, thuyên tắc tĩnh mạch, thiếu máu, đa ối, ngôi 

bất thường, băng huyết sau sinh, nghén nặng kéo 

dài và bất thường bánh nhau.

CHĂM SÓC THAI KÌ ĐA THAI

Một thai kì đa thai nên được chăm sóc trước sinh 

và chu sinh tại một bệnh viện có bác sĩ sản khoa 

giàu kinh nghiệm. Chăm sóc các thai kì đa thai tùy 

thuộc vào:
 Tình trạng thai kì, sức khỏe chung của thai phụ, 

tiền sử bệnh lí.
 Số thai.
 Khả năng dung nạp các loại thuốc đặc hiệu, thủ 

thuật và liệu pháp điều trị.
 Tiên lượng về diễn tiến của thai kì.
 Lựa chọn của mỗi bệnh nhân.

Đặc điểm Đơn thai Song thai Tam thai Tứ thai

Cân nặng trung bình (g) 3.296 2.336 1.660 1.291

Tuổi thai trung bình (tuần) 38,7 35,3 31,9 29,5

Tỉ lệ sinh trước 32 tuần (%) 1,6 11,4 36,8 64,5

Tỉ lệ sinh trước 37 tuần (%) 10,4 58,8 94,4 98,3

Tỉ lệ bại não (trên 1.000 trẻ sinh sống) 1,6 7,0 28,0 -

Tử vong sơ sinh (trên 1.000 trẻ sinh sống) 5,4 23,6 52,5 96,3

Bảng 1. Bệnh suất và tử suất của các thai kì đa thai
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Cần chú ý những vấn đề sau:

 Khi siêu âm phát hiện thấy đa thai, cần xác định 

càng sớm càng tốt số bánh nhau. Số bánh nhau 

được xác định tốt nhất vào trước 14 tuần tuổi thai.

 Cần lưu giữ lại hình ảnh siêu âm giúp xác định số 

bánh nhau; nếu không chắc chắn, cần hội chẩn 

ý kiến chuyên viên chẩn đoán hình ảnh thứ hai.

 Nếu không thể xác định được tình trạng bánh 

nhau, cần giả định là một bánh nhau cho đến khi 

có bằng chứng chứng minh ngược lại và cần theo 

dõi sát thai kì để tầm soát hội chứng truyền máu 

song thai càng sớm càng tốt.

 Tăng cường dinh dưỡng: thai phụ mang song 

thai hoặc hơn hai thai cần nhiều năng lượng, đạm 

và các vi chất hơn. Tăng cân nhiều hơn cũng 

được khuyến cáo cho các thai kì đa thai. Viện Y 

học (Institute of Medicine, Rasmussen và Yaktine, 

2009) khuyến cáo những phụ nữ mang song 

thai có chỉ số khối cơ thể bình thường nên tăng 

khoảng 17-25kg trong thai kì. Những người quá 

cân thì nên tăng 14-23kg và những thai phụ béo 

phì thì nên tăng 11-19kg.

 Khám thai thường xuyên hơn: đa thai có nguy 

cơ bị nhiều biến chứng thai kì. Khám thai thường 

xuyên giúp phát hiện các biến chứng sớm nhằm 

xử trí và điều trị hiệu quả. Tình trạng dinh dưỡng 

và cân nặng của người mẹ cũng nên được theo 

dõi sát hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa có khuyến cáo 

về tần suất khám thai cụ thể. Nhiều cơ sở y tế vẫn 

áp dụng chế độ khám thai tương tự như đơn thai.

  Theo khuyến cáo của RCOG (2008) và RANZCOG 

(2011), song thai một bánh nhau cần được 

phân loại là thai kì nguy cơ cao và cần siêu 

âm mỗi 2-3 tuần kể từ tuần thứ 16 của thai kì 

nhằm tầm soát sớm hội chứng truyền máu song 

thai và thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

 Trong trường hợp song thai hai bánh nhau không 

có biến chứng, đánh giá sự tăng trưởng thai
 

cần được thực hiện liên tục ít nhất mỗi 4 tuần, 

từ tuần thứ 24 trở đi (NICE, 2011; ACOG, 2014).

 Chuyển tuyến: trong quá trình khám thai, một số 

trường hợp cần chuyển tuyến chuyên khoa khi có 

bất thường, cần đánh giá đặc biệt hoặc siêu âm 

khảo sát kĩ hoặc khi có biến chứng cần can thiệp.

Cần chuyển đến một bệnh viện tuyến chuyên 

khoa trong các trường hợp sau:

  Nghi ngờ song thai cùng túi ối.

  Nghi ngờ hội chứng truyền máu song thai.

  Bất thường cấu trúc thai.

  Nghi ngờ bất xứng cân nặng giữa 2 thai > 18%.

  Từ 3 thai trở lên.

  Một thai lưu trong song thai một bánh nhau.

 Nghỉ ngơi nhiều hơn: một số thai phụ cần nghỉ 

ngơi nhiều hơn, tránh làm việc nặng, tùy theo số 

lượng thai và biến chứng thai kì. Tuy nhiên, nghỉ 

ngơi tuyệt đối tại giường chưa được chứng minh 

là giúp phòng ngừa sinh non trong trường hợp đa 

thai không có biến chứng.

 Xét nghiệm mẹ và thai: cần tư vấn thai phụ phải 

khám thai, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm để 

theo dõi sức khỏe mẹ và thai, đặc biệt là khi có 

biến chứng thai kì.

 Thuốc giảm gò: khi có dọa sinh non, cần cho 

thuốc giảm gò để giúp cắt cơn co tử cung hoặc 

làm chậm tiến trình đến chuyển dạ thực sự nhằm 

đủ thời gian để hỗ trợ phổi.

 Corticosteroid: giúp hỗ trợ trưởng thành phổi. Suy 

hô hấp do phổi chưa trưởng thành, bệnh màng 

trong là một trong những nguyên nhân chính gây 

tử vong ở trẻ non tháng. Liệu pháp corticosteroid 

trước sinh nên được thực hiện 1 đợt khi dự đoán 

sinh non trước 34 tuần thai kì, mặc dù lợi ích của 

liệu pháp trước sinh đối với phổi thai nhi có thể 

thấp hơn so với trường hợp đơn thai. Liệu pháp 

corticosteroid nên được sử dụng đúng thời điểm 

hơn là sử dụng một cách thường qui.
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 Magiesium sulfat: nhiều phân tích gộp đã chứng 

minh là liệu pháp này giúp giảm tỉ lệ bại não ở 

trẻ sinh non.

 Một số biện pháp đang được nghiên cứu để 

giảm tỉ lệ sinh non: khâu cổ tử cung, đặt vòng 

arabin hoặc progesterone đặt âm đạo đã được 

chứng minh trên các thai kì đơn thai có cổ tử 

cung ngắn là giúp giảm tỉ lệ sinh non. Mặc dù 

chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của 

các phương pháp này trên các thai kì đa thai, 

nhưng hiện đang có rất nhiều nghiên cứu tỏ ra 

khá tiềm năng về các biện pháp dự phòng sinh 

non trên.

THỜI ĐIỂM SINH

Các thai kì đa thai có thời điểm ranh giới của tử 

vong chu sinh sớm hơn so với đơn thai. Đối với song 

thai, thời điểm này vào khoảng 38 tuần và tam thai 

là 35 tuần. Thời điểm sinh lí tưởng thì khó xác định 

trong các trường hợp nhiều thai hơn và cần được 

cá thể hóa trên từng bệnh nhân. Ngay cả với các 

trường hợp song thai, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu 

tiến cứu về thời điểm sinh lí tưởng.

So với song thai hai nhau hai ối, song thai một 

nhau hai ối đã được chứng minh là tăng nguy cơ 

tử vong chu sinh trong suốt thai kì, ngay cả khi đã 

đủ tháng. Tỉ lệ thai lưu ước tính khoảng 44,4 trên 

1.000 ca sinh song thai một nhau so với 12,2 trên 

1.000 ca sinh song thai hai nhau. Tỉ lệ thai lưu tăng 

trong song thai một bánh nhau có lẽ một phần do 

hội chứng truyền máu song thai, mặc dù tỉ lệ thai 

lưu do bất thường thai bẩm sinh và thiếu oxy trước 

sinh cũng khá cao trong trường hợp song thai một 

bánh nhau. Nguyên nhân được cho là do sự thay 

đổi huyết động trong các mạch máu thông nối bên 

trong bánh nhau.

Song thai một nhau một ối làm tăng nguy cơ tử vong 

chu sinh, chủ yếu do dây rốn bị xoắn và cần được 

theo dõi thai kì nhiều hơn trong giai đoạn trước sinh. 

Khuyến cáo của ACOG (2014) về thời điểm sinh 

lí tưởng

 Song thai hai nhau hai ối, không biến chứng: 38 tuần.
 Song thai một nhau hai ối, không biến chứng: 

34-376/7 tuần.
 Song thai một nhau một ối, không biến chứng: 

32-34 tuần.

PHƯƠNG PHÁP SINH

Quyết định phương pháp sinh thường hay sinh mổ 

chủ yếu dựa trên ngôi thai. Bên cạnh đó, các yếu 

tố khác bao gồm: tuổi thai, sức khỏe mẹ và thai, 

kinh nghiệm của bác sĩ lâm sàng, chọn lựa của 

bệnh nhân cũng cần được xem xét đầy đủ khi chọn 

phương pháp sinh.

Mổ lấy thai chủ động thường qui chưa được chứng 

minh là có khác biệt có ý nghĩa về tử vong chu sinh 

hoặc sơ sinh, bệnh suất sơ sinh hoặc bệnh suất ở 

mẹ. Song thai hai ngôi đầu xảy ra ở khoảng 42% 

trường hợp song thai. Sinh thường thường được chấp 

nhận trong tình huống này, nhưng phải xảy ra tại 

một cơ sở đủ điều kiện mổ lấy thai đối với thai 2 

khi có chỉ định. Mổ lấy thai thường được chỉ định 

trong các trường hợp thai 1 không phải ngôi đầu, 

song thai một ối và thai kì có hơn 2 thai, do không 

đủ bằng chứng về tính an toàn khi sinh ngả âm đạo. 

Đối với trường hợp thai 1 ngôi đầu, thai 2 không 

phải ngôi đầu, có nhiều phương án có thể được lựa 

chọn như mổ lấy thai, sinh thường kèm ngoại xoay 

thai 2 thành ngôi đầu hoặc sinh ngôi mông thai 2.

Sinh ngôi mông thai 2 đã được chứng minh là có tần 

suất suy thai và mổ lấy thai thấp hơn so với xoay 

thai thành ngôi đầu, trong khi kết cục sơ sinh thì 

tương đương giữa hai phương pháp. Kinh nghiệm 

của bác sĩ lâm sàng và ước lượng cân thai là hai yếu 

tố cần xem xét khi dự định sinh ngôi mông thai 2. 

Một số chuyên gia khuyến cáo sinh ngôi mông thai 

2 khi ước lượng cân thai trên 1.500g và sự bất xứng 

cân nặng giữa hai thai phải ít hơn 500g.
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Các thủ thuật thực hiện khi sinh thường thai 2 có 

thể làm tăng nguy cơ sa dây rốn hoặc phát sinh các 

vấn đề khác; do đó, cơ sở y tế phải đủ điều kiện để 

mổ lấy thai cấp cứu khi cần thiết. Sinh thường song 

thai có thể được tiến hành và theo dõi tại phòng mổ.

KẾT LUẬN

Đa thai là một thai kì nguy cơ cao, nhiều biến 

chứng, cần được theo dõi sát, thực hiện đầy đủ 

các xét nghiệm tầm soát nhằm phát hiện sớm biến 

chứng và xử lí kịp thời. Các thai kì đa thai nên được 

thực hiện quá trình khám thai tại các tuyến chuyên 

khoa có các bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm nhằm 

giảm tối thiểu bệnh suất và tử suất cho mẹ và con.
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